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TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	
    Số:   06/QĐ-TTYT                 
      Quỳ Châu, ngày    12  tháng 01  năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Y tế Quỳ Châu
	
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU
	
- Căn cứ vào Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp Y tế công lập;
- Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu và Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Châu;
- Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện.
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu ngày 06/01/2018;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, 
QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu” (Bao gồm cả trạm y tế xã).
	Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.
	Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các khoa, phòng Trung tâm Y tế; Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn Tân Lạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC
- Sở Y  tế;
- UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Kho bạc NN huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu VT-TCCB.                                                                
                                                                                Đặng Tân Minh





Quy chÕ 
Chi tiêu nội bộ Trung tâm y tế huyện  Quỳ châu
 “Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2018/QCCT-BV ngày  12/01/2018 của Giám đốc Trung tâm y tế Quỳ châu“

Phần I: Những căn cứ xây dựng

	- Căn cứ vào Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
	- Căn cứ Thông tư số: 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
	- Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
	- Căn cứ Quyết định số: 51/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND Tỉnh nghệ an về việc Ban hành Quy định về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện.
	Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm y tế huyện quỳ châu được xây dựng với những nội dung cụ thể như sau:

Phần II: Mục đích yêu cầu

	1. Trung tâm được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thanh nhiệm vụ được giao và đạt hiệu quả cao nhất. 
Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu cho thủ trưởng đơn vị Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quy định thống nhất về chế độ tiêu chuẩn, định mức chi tiêu trong đơn vị, từng bước tăng cường công tác quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn kinh phí thu từ viện phí, dịch vụ khác trong Trung tâm đúng mục đích và có hiệu quả. Phát huy sử dụng tối đa mọi nguồn lực, sử dụng tài sản phương tiện đúng mục đích và đạt hiệu quả cao nhất. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tạo sự công bằng trong đơn vị khuyến khích tăng thu tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những người có năng lực trong đơn vị.
2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động về tăng cường nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh.
	 


Phần III- Những Quy định chung

1. Quy chế này được cụ thể hoá chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tăng thu tiết kiệm chi. Đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính được lập dựa trên Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập; Căn cứ Thông tư số: 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Quy chế này được áp dụng thống nhất trong toàn Trung tâm (Bao gồm cả trạm y tế xã) nhằm đảm bảo cho Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo được các hoạt động thường xuyên phù hợp với các đặc thù của Trung tâm.
	2. Không được dùng kinh phí của của  trung tâm để mua sắm thiết bị, đồ dùng, tài sản trang bị tại nhà riêng cho cá nhân hoặc cho cá nhân mượn dưới bất kỳ hình thức nào.
	3. Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ, phát huy mọi khả năng của đơn vị; tăng nguồn thu nhằm từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên chức trong đơn vị.
4. Phải hoàn thành nhiệm vụ được giao (Khám và chữa bệnh cho nhân nhân) thực hiện công khai dân chủ theo quy định của pháp luật. Tự chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật và cơ quan cấp trên về quyết định của mình chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đảm bảo lợi ích của nhà nước, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
	5.  Xác định được nhiệm vụ, kế hoạch và hoạt động trong công tác khám chữa bệnh.
6 Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị (Tình hình công việc và tài chính) Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm gửi cơ quan chủ quản trực tiếp để tổng hợp, giải quyết theo thẩm quyền (Tăng hoặc giảm biên chế). Thủ trưởng đơn vị quyết định ký hợp đồng thuê khoán công việc đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên; Ký hợp đồng và hợp tác khác để đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của đơn vị.
	7. Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; Thực hiện kiểm soát của KBNN; Cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định.

Phần IV - Những quy định cụ thể

	A. Phần thu
	Dự kiến tổng thu 2018:				       	57.625.000.000 đồng
	Trong đó: 	- Dự toán NSNN giao năm 2018		20.109.000.000 đồng
			- Thu viện phí và BHYTẾ			37.504.000.000 đồng
			- Thu khác					      12.000.000 đồng	
Công tác thu viện phí và các dịch vụ có phát sinh tài chính đều phải do phòng TCKT thu và hoạch toán vào sổ sách kế toán của Trung tâm theo đúng quy định. Nghiêm cấm các khoa, phòng trong Trung tâm thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào.
Quy định về thu viện phí và BHYTẾ, miễn viện phí:
1. Phòng TCKT chịu trách nhiệm tổ chức thu viện phí theo đúng quy định của Trung tâm và nhà nước. 
Bệnh nhân khi vào nhập viện phòng TCKT tạm thu tiền ký gửi viện phí (lần 1) mức thu cụ thể như sau: 
	TT
	Đối tượng
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Bệnh nhân không có BHYTẾ 
	1.500.000đ
	

	2
	Bệnh nhân có BHYT (cùng chi trả 20%)
	1.000.000đ
	

	3
	Bệnh nhân có BHYT (cùng chi trả 5%)
	500.000đ
	

	4
	Bệnh nhân mổ (PT-TT)
	2.000.000đ
	



Trong quá trình điều trị y tá khoa nội, khoa ngoại cân đối lượng tiền ký gửi viện phí nếu tiền thuốc vượt quá tiền ký gửi, y tá trưởng 2 khoa có trách nhiệm yêu cầu bệnh nhân ra phòng thu viện phí nộp ký gửi lần 2...
2. Các khoa, phòng trong Trung tâm phải tổ chức việc ghi chép thống kê đầy đủ kịp thời các chi phí sử dụng cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh để làm căn cứ cho phòng TCKT thu tiền viện phí của bệnh nhân. Cụ thể như sau:
- Thuốc, dịch truyền
- Máu
- O xy
- Hoá chất, vật tư tiêu hao
- Ngày gường bệnh
- Số lần khám bệnh
- Các xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật, thăm dò chức năng .. và các chi phí được phép thu khác.
Các khoa phòng phải mở sổ tổng hợp theo dõi quá trình nhận và cấp thuốc. Cuối tháng, quý lấy số liệu tổng hợp đối chiếu khoa dược, phòng TCKT. 
Trưởng các khoa, phòng phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng không mở sổ tổng hợp theo dõi nhận và cấp phát thuốc; Làm thất thoát viện phí như để bệnh nhân trốn viện, thống kê sai hoặc không đầy đủ chi phí sử dụng cho người bệnh tại các khoa.
3. Thủ tục miễn viện phí
Hiện nay nhà nước đã có quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo vì vậy về nguyên tắc Trung tâm không còn phải miễn viện phí cho người nghèo. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có một số ít trường hợp đặc biệt, người bệnh không có khả năng nộp viện phí như người nghèo chưa được cấp thẻ BHYTẾ, Các trường hợp vô gia cư không có giấy tờ tuỳ thân vào cấp cứu, các khoa, phòng chức năng phối hợp xem xét, đề xuất Giám đốc Trung tâm để miễn giảm viện phí cho người bệnh. (Đối với bệnh nhân nghèo phải có giấy xin miễn giảm viện phí và xác nhận của UBND xã)
B. Phần chi
Điều 1- Quy định về Công tác phí:
	1.1 - Về thanh toán tiền tàu xe.
	Cán bộ đi công tác phải được giám đốc cử đi và có công lệnh do Giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký duyệt, ghi rõ nơi đến công tác, số ngày công tác, và xác nhận nơi đến công tác.
- Thanh toán tiền tàu xe đi và về từ cơ quan đến nơi công tác (áp dụng cho cán bộ CCVC Đi công tác, Đi học, Nghỉ phép năm): Tiền tàu xe được thanh toán bao gồm: Cán bộ, viên chức tự túc phương tiện đi công tác mà không có vé tàu, xe thì được thanh toán theo giá cước vận tải ô tô hành khách công cộng tại đia phương cho số km thực đi.  Cước qua phà, đò ngang, tiền Taxi cho bản thân người đi công tác và hành lý kèm theo (nếu có) được thanh toán theo mức khoán: 70.000 đồng/1 đợt công tác; 
Không thanh toán tiền tàu xe đối với các trường hợp cán bộ viên chức đi công tác bằng xe ô tô cơ quan hoặc đi xe của đơn vị khác mà không phải trả tiền. 
	- Thanh toán tiền vé máy bay: Cán bộ, công chức có mức lương hệ số từ 5,7 trở lên và trường hợp cơ quan cần cử cán bộ đi giải quyết công việc gấp phục vụ cho công tác chuyên môn ngành mà không đủ tiêu chuẩn thanh toán vé máy bay thì thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định để được thanh toán.
	Người đi công tác bằng phương tiện máy bay được thanh toán tiền vé máy bay, tiền lệ phí sân bay, tiền cước vận chuyển vận tải công cộng từ nơi công tác ra sân bay và ngược lại (nếu có). Riêng chứng từ thanh toán vé máy bay ngoài cuống vé (hoặc vé điện tử) phải kèm theo thẻ lên máy bay.
	- Đối với chức danh Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên khi đi công tác được cơ quan bố trí xe ô tô phục vụ đưa đón cán bộ đi công tác.
	- Trường hợp các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi đi công tác nhưng không sử dụng phương tiện do cơ quan bố trí, thì thực hiện mức khoán kinh phí : 	+ TP Vinh mức khoán:  1.800.000 đồng/chuyến.
			+ Các huyện trong tỉnh mức khoán:  1.200.000 đồng/chuyến.
+ Các xã trong huyện mức khoán:  800.000 đồng/chuyến.
[bookmark: _GoBack]+ Đi các tỉnh khác căn cứ tình hình thực tế thủ trưởng đơn vị quyết định.
	1.2 - Về phụ cấp lưu trú công tác phí:
	Chỉ thanh toán công tác phí cho cán bộ viên chức được cử đi công tác cách trụ sở cơ quan đến nơi công tác tối thiểu từ  15km trở lên. Được thanh toán từ ngày cán bộ công chức bắt đầu đi công tác đến khi về cơ quan (Kể cả ngày lễ chủ nhật) quy định như sau:
	1.2.1 Đi công tác ngoại tỉnh:
	- Đến công tác tại TP. Hà nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khác  mức phụ cấp 150.000đồng/ngày/người.
	1.2.1 Đi  công tác nội tỉnh:
	- Đến công tác tại TP Vinh, và các huyện trong tỉnh mức phụ cấp 120.000 đồng/ngày/người.
	1.2.3 Đi công tác các xã trong huyện:
	+ Phụ cấp lưu trú công tác phí:
	- Đến công tác tại các xã trên địa bàn huyện quỳ châu: mức chi phụ cấp tiền lưu trú 100.000đồng/ngày/người.
	- Đến công tác tại các xã, các xã đến trung tâm mức chi khoán tiền xăng xe cụ thể như sau: 
+ Châu Thuận:		  30.000 đồng/1 chuyến công tác.
+ Châu Bính:		  25.000 đồng/1 chuyến công tác.
+ Châu tiến: 		  15.000 đồng/1 chuyến công tác.
+ Châu thắng:		  10.000 đồng/1 chuyến công tác.
+ Châu hội:			  10.000 đồng/1 chuyến công tác.
+ Châu bình:		  20.000 đồng/1 chuyến công tác.
+ Châu Nga:			  30.000 đồng/1 chuyến công tác.
+ Châu hoàn:		  60.000 đồng/1 chuyến công tác.
+ Diên lãm:			  50.000 đồng/1 chuyến công tác.
+ Châu phong:		  40.000 đồng/1 chuyến công tác.

	Trong trường hợp đi công tác đến các bản thuộc các xã huyện quỳ châu mà người đi công tác phải thuê phương tiện vận tải khác thì thủ trưởng cơ quan quyết định cho thanh toán tiền thuê phương tiện; Thủ tục thanh toán: phải có xác nhận của trưởng bản, UBND cấp xã hoặc Trạm y tế xã đóng trên địa bàn; Hợp đồng thuê phương tiện hoặc giấy biên nhận tiền với chủ phương tiện. Nếu đi hai xã gần nhau trong cùng một ngày hoặc một chuyến công tác thì chỉ được thanh toán tiền xăng, tiền thuê phương tiện theo định mức cho xã xa nhất. 

	1.3 Về thanh toán tiền ngủ:
	Cán bộ, công chức đi công tác được thanh toán tiền thuê chổ ở tại nơi đến công tác. Mức chi tiền ngủ cụ thể như sau:
	a) Thanh toán theo hình thức khoán:

	Nơi đến công tác
	Mức chi đi một mình hoặc khác giới
(®/ngµy/ng­êi)
	Mức chi đi tập thể
(®/ngµy/ng­êi)

	- Ngoại tỉnh:

	+ Hà nội, TP Hồ Chí Minh
	     450.000
	250.000

	+ Các tỉnh khác 
	350.000
	200.000

	- Nội Tỉnh:

	+ TP Vinh, Thị xã Cửa lò, Thị xã Nghĩa đàn và các huyện khác.
	250.000
	180.000


- Cán bộ viên chức đi công tác đi về trong ngày thanh toán tiền nghỉ trưa mức chi:
	Nơi đến công tác
	Mức chi đi một mình hoặc khác giới
(®/ngµy/ng­êi)

	+ TP Vinh, TX Nghĩa đàn, Các huyện khác.
	60.000



	b) Thanh toán theo hoá đơn thực tế:
- Trong trường hợp mức khoán nêu trên không đủ thuê chỗ nghỉ thì cán bộ viên chức được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn hợp pháp) như sau (áp dụng cho cả đi 2 người hoặc lẻ người khác giới) cụ thể như sau:
+ Hà nội, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh khác tối đa không quá: 600.000 đồng/phòng/ngày. 
+ Khác tỉnh tối đa không quá:  500.000 đồng/phòng/ngày
+ Nội tỉnh:     Không áp dụng thanh toán theo hóa đơn thực tế.
- Cán bộ đi công tác tại các xã trong huyện thực sự nơi đó có thu tiền thì mới được thanh toán, nhưng phải có giấy biên nhận tiền mức chi không quá: 120.000 đồng/ngày/người.
- Trường hợp đặc biệt do giám đốc quyết định duyệt chi cao hơn hoặc thấp hơn.

	1.4. Tiền khoán công tác phí:
- Hộ tống bệnh nhân đi tuyến trên bằng xe cơ quan mức khoán: 

	Hộ tống Bệnh nhân đi tuyến trên
	Mức chi đi một mình hoặc khác giới
(®/ngµy/ng­êi)
	Mức chi đi tập thể
(®/ngµy/ng­êi)

	Đi về trong ngày

	+ TP Vinh
	170.000

	+ Nghĩa đàn
	140.000

	Đi về trên một ngày 

	+ TP Vinh
	300.000
	270.000


	
- Cán bộ đi hộ tống bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Tây bắc chi cấp công lệnh đi về trong ngày.
- Trường hợp vận chuyển bệnh nhân đi tuyến trên sau 16h thì được cấp công lệnh trên 1 ngày.
- Cán bộ hộ tống bệnh nhân bằng xe ca thì cán bộ viên chức được thanh toán như một chuyến công tác. 
- Đối với cán bộ đi hộ tống bằng xe do bệnh nhân tự túc thì thanh toán 	mức khoán: 

	Đi về trong ngày 
	Mức chi 

	+ TP Vinh (Thanh toán tiền vé xe 1 chiều)
	240.000

	+ TP Vinh (Cán bộ không phải thanh toán tiền tàu xe)
	170.000

	+ Nghĩa đàn (Thanh toán tiền vé xe 1 chiều)
	180.000

	+ Nghĩa đàn (Cán bộ không phải thanh toán tiền tàu xe)
	140.000

	Đi về trên một ngày 

	+ TP Vinh (Thanh toán tiền vé xe 1 chiều)
	370.000

	+ TP Vinh (Cán bộ không phải thanh toán tiền tàu xe)
	340.000


	
Đối với các trường hợp thường xuyên phải dùng phương tiện cá nhân (xe đạp, xe máy...) để đi giao dịch với ngân hàng, kho bạc ... nhưng không đủ điều kiện thanh toán công tác phí theo quy định trÒn thì được thanh toán tiền khoán công tác phí theo tháng mức chi cụ thể như sau: 

	TT
	Đối tượng 
	Số người 
	§M/th¸ng 
	Tổng tiền 

	1
	 Văn thư
	1
	300.000
	300.000

	2
	 Thủ quỹ  
	1
	300.000
	300.000

	3
	 Phòng kế toán  
	3
	300.000
	900.000

	4
	 Khoa Dược
	1
	300.000
	300.000

	5
	 Hành chính  
	1
	300.000
	300.000

	 
	 Tổng cộng: 
	
	
	1.500.000



	Các trường hợp không được thanh toán công tác phí
	Cán bộ CCVC được điều động đi tăng cường, đi khám, chữa bệnh, đi điều dưỡng, đi học ngắn hạn hoặc dài hạn, đi phép, kể cả những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác, không được lãnh đạo cử đi công tác hoặc được lãnh đạo cử đi nhưng không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	* Chứng từ làm căn cứ  thanh toán công tác phí cho cán bộ viên chức đi công tác là: Giấy đi đường có ký duyệt của Thủ trưởng đơn vị cử cán bộ đi công tác và xác nhận của khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan nơi cán bộ đến công tác (Thanh toán tiền ngủ căn cứ theo quy chế chi tiêu nội bộ không phải kèm hoá đơn đỏ, Đối với trường đi công tác tại các xã trên địa bàn huyện quỳ châu nếu nơi đó có thu tiền thì phải kèm giấy biên nhân tiền). Trường hợp thanh toán theo giá phòng thực tế thì phải có hoá đơn hợp pháp kèm theo.
Điều 2 - Chi phúc lợi tập thể: 
	- Chế độ nghỉ phép năm
	Phòng TCCB phối hợp với phòng KHTH lên kế hoạch nghỉ phép năm cho cán bộ công chức, viên chức trong năm 2017.
	- Trường hợp do nhu cần công việc không thể bố trí cho cán bộ CCVC nghỉ phép hoặc bố trí không đủ ngày nghỉ phép theo quy định thì cơ quan quyết định chi trả tiền bồi dưỡng cho cán bộ CCVC những ngày chưa nghỉ phép hàng năm mức chi cụ thể như sau:
		1 - Đại học : 	100.000  đồng/ngày
		2 - Cao đẳng:	  90.000 đồng/ngày
		2 - Trung cấp: 	  80.000  đồng/ngày
		3 - Sơ cấp:		   70.000 đồng/ngày	
	- Cán bộ CCVC nếu được cơ quan bố trí xắp xếp thời gian cho nghỉ phép theo quy định nhưng không có nhu cầu nghỉ phép thì không được chi trả tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉ phép.
- Tiền tàu xe nghỉ phép năm được thanh toán cho cán bộ được cấp giấy nghỉ phép năm để đi thăm người thân bị ốm đau, tai nạn phải điều trị, bị chết (Bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con) thực hiện theo mục 1.1 điều 1 Quy chế này. Chứng từ thanh toán gồm: Giấy đi phép, có xác nhận của địa phương gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con đang sinh sống kèm Giấy ra viện và các giấy tờ khác liên quan.
- Chi tiền mua trà nước phục vụ Ban giám đốc, Tiền nước uống hàng ngày của cán bộ công chức viên chức,  Tiền nước uống hàng ngày đặt tại hội trường mức chi cụ thể như sau:
	TT
	Tên khoa phòng 
	§M ng­êi/th¸ng  
	Ghi chú 

	1
	Tiền trà nước BGĐ 
	     200.000 
	

	2
	Tiền nước Hội trường
	     300.000 
	

	3
	Tiền cho cán bộ CCVC 
	       15.000 
	



	Điều 3 - Quy định về Chi tiếp khách:
	- Tuyệt đối không tiếp khách bằng bia hoặc rượu trong giờ hành chính.
	- Tiếp khách trong các bữa ăn không dùng rượu bia ngoại.
	- Việc tiếp khách phải thực hiện theo phiếu tiếp khách (Lệnh tiếp khách) Lệnh tiếp khách do Giám đốc đơn vị ký ghi rõ đối tượng, số người, định mức. Mức chi cụ thể như sau:
+ Mức chi Tiếp khách:	 	120.000đ - 150.000đ /người/1suất. 
+ Khách là đối tượng công tác dài ngày chỉ tiếp ngày đến và ngày đi mức chi từ 120.000đ - 150.000 đồng/người/suất.
	+ Trường hợp phải bố trí cho khách ăn nghỉ tại khách sạn, tiếp khách đặc biệt do giám đốc quyết định.
	+ Giao phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thanh toán trước ngày 15 của tháng sau quý liền kề.
	* Chứng từ làm căn cứ  thanh toán gồm Lệnh tiếp khách ghi rõ đối tượng, số lượng, định mức, nội dung khách đến làm việc kèm Hoá đơn đỏ, giấy xin thanh toán. Lệnh tiếp khách giao cho phòng TCCB theo dõi, quản lý và phải có sổ lưu gốc và được đánh số; chậm nhất sau ngày 15 của tháng tiếp theo phòng TCHC phải lập hồ sơ đề nghị thanh toán, sau thời gian nêu trên sẽ từ chối thanh toán.
	- Trường hợp tiếp khách đặc biệt hoặc có tính đột xuất do giám đốc xem xét quyết định.

	Điều 4 - Chi tiêu hội nghị, Tập huấn :
	 - Không tổ chức những cuộc hội nghị, Tập huấn không thiết thực, có tính chất thay thế thủ tục hành chính. Khi tổ chức hội nghị, Tập huấn phải chuẩn bị nội dung có chất lượng, thành phần, số lượng đại biểu cụ thể. Thời gian tổ chức hội nghị, Tập huấn phải được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt về nội dung và thời gian.

	Về mức chi tiêu cho hội nghị, tập huấn:
	- Chi trang trí hội trường như: Loa đài, makét, tiền hoa ... (nếu có) theo giá mua trên thị trường tại thời điểm... chi theo thực tế và tiết kiệm nhưng không quá 1.000.000 đồng/1 cuộc.
	- Chi tiền nước uống cho cán bộ viên chức, đại biểu tham dự mức chi 10.000 đồng/ngày/người.
	Không chi tiền hội trường, tiền hỗ trợ ban tổ chức, tiền tàu xe cho đại biểu tham gia hội nghị...
	Chứng từ thanh toán: Kế hoạch đã được thủ trưởng đơn vị phê duyệt, giấy mời, danh sách cán bộ viên chức đại biểu tham dự, hoá đơn tiền ăn và các giấy tờ khác (nếu có), bảng tổng hợp kinh phí.
	Điều 5 - Quản lý sử dụng xe ô tô phục vụ công tác và xăng xe:
Giám đốc Trung tâm, trực lãnh đạo hoặc người được giám đốc uỷ quyền mới có quyền điều động xe, ký lệnh điều xe. Giám đốc đơn vị căn cứ tình hình công việc chủ động điều động xe. Trưởng phòng TCCB-HC chịu trách nhiệm theo dõi cung đường và hiệu quả của việc sử dụng xe. Sử dụng xe ô tô trong Trung tâm với các mục đích sau: 
- Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân
- Phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
- Vận chuyển thuốc men phục vụ công tác chuyên môn
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải có xác nhận của người sử dụng xe và thủ tục hoá đơn chứng từ hợp pháp hợp lệ mới được thanh toán tiền xăng xe. Xăng xe ô tô thanh toán theo định mức sử dụng thực tế (số km vận hành x định mức được tính trên km) mức chi cụ thể như sau: 0.2 lít xăng/1km.
	Sử dụng xe ô tô trong vận chuyển cấp cứu bệnh nhân đi tuyến tỉnh mức thu cụ thể như sau: 
	TT
	Đối tượng
	Vận chuyển
	Ghi chú

	I
	Tuyến TW (Hà nội)
	KM
	Số tiền
	

	1
	Bệnh nhân không có BHYTẾ 
	
	4.000.000
	

	I
	Tuyến Tỉnh 
	Đi vinh
	Nghĩa đàn
	

	1
	Bệnh nhân không có BHYTẾ 
	1.600.000
	800.000
	

	2
	Vận chuyển một lúc 2 bệnh nhân
	900.000
	400.000
	

	II
	Các xã trong huyện 
	KM
	Số tiền
	

	1
	Địa bàn Thị trấn 
	05
	150.000
	 Giá trên bao gồm tiền xe và tiền hộ tống bệnh nhân.

	2
	Châu Hạnh 
	05
	200.000
	

	3
	Châu Hội 
	14
	300.000
	

	4
	Châu Nga 
	23
	400.000
	

	5
	Châu Bình 
	20
	500.000
	

	6
	Châu tiến 
	16
	400.000
	

	7
	Châu Thắng 
	13
	300.000
	

	8
	Châu Thuận 
	27
	500.000
	

	9
	Châu Bính 
	20
	500.000
	

	10
	Châu Phong
	25
	600.000
	

	11
	Châu Hoàn
	40
	700.000
	

	12
	Diên Lãm
	35
	700.000
	


	+ Xe chở bệnh nhân từ Trung tâm đi các tỉnh, huyện thì bệnh nhân phải chi trả các khoản chi phí tính theo chi phí thực tế. 
	- Không sử dụng xe ô tô phục vụ cho nhu cầu cá nhân, đám cưới, chúc tết, ma chay, giỗ chạp ... Tuyệt đối không được sử dụng xe ô tô khi chưa có lệnh của Thủ trưởng đơn vị.

	Điều 6 - Quy định về trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thông tin,  điện thoại, máy Fax, báo chí tuyên truyền.
	1. Quy định về trang bị, quản lý và sử dụng điện thoại, máy Fax 
	a. Đối tượng được trang bị máy điện thoại: 
- Giám đốc Trung tâm
- Các Phòng TCKT, KHTH, Văn thư (Bao gồm cả máy Fax), 
b. Chi phí (Bao gồm cả thuê bao)
- Máy trực văn phòng: Chi trả thực tế cước phí sử dụng căn cứ thực tế sử dụng điện thoại theo bảng kê của bưu điện kèm theo nhật ký danh sách các cuộc gọi phục vụ cơ quan, không thanh toán các cuộc điện thoại mang tính chất cá nhân.
	+ Về sử dụng điện thoại cố định mức khoán: Một tháng không quá 100.000 đồng/tháng (Chi theo hóa đơn thực tế).
	+ Về sử dụng điện thoại di động: 
	TT
	Tên khoa phòng
	Số tiền

	1
	Giám đốc 
	200.000

	2
	Phó giám đốc
	150.000

	3
	Trưởng các khoa, phòng
	100.000

	4
	Phó khoa, phòng
	70.000



	2. Quy định về phim ảnh, quảng cáo, sách, báo chí tuyên truyền: Chi theo quy định hiện hành và thực hiện tiết kiệm hợp lý.

	Điều 7: Quy định về quản lý sử dụng điện, nước trong cơ quan
1. Quản lý sử dụng điện:
- Điện chiếu sáng: Sử dụng chiếu sáng cho khu vực công cộng (Sảnh, hành lang, đèn đường...) giao cho trực hành chính đóng mở theo giờ trong ngày:
+ Mùa hè: Thắp sáng từ 19h chiều hôm trước đến 5h sáng hôm sau.
+ Mùa đông : Thắp sáng từ 18h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau.
- Điện trang bị cho các khoa phòng:
+ Về Điều hoà nhiệt độ: Bố trí cho phòng mổ, phòng Ban giám đốc, Trưởng các khoa, phòng, phòng khám bệnh.
	- Các trang thiết bị (Bếp điện, lò sưởi, máy sấy, tủ lạnh ...) chỉ được sử dụng cho mục đích phục vụ chuyên môn.
	- Mỗi phòng làm việc của các khoa, phòng, buồng bệnh nhân được trang bị 01 quạt trần hoặc 01 quạt cây và trang bị đủ ánh sáng.
	- Các khoa phòng không được tự ý lắp đặt thêm các trang thiết bị điện.
	- Các thiết bị điện (Bóng điện, quạt, ổ điện, dây cắm...) giao cho phòng Tổ chức hành chính mở sổ theo dõi, quản lý, hướng dẫn sử dụng. Nếu các trang thiết bị đó bị mất hoặc bị hỏng (do thiếu trách nhiệm) khoa, phòng hoặc cá nhân được giao phải chịu trách nhiệm.

	2. Quản lý và sử dụng nước:
	- Phòng tổ chức cán bộ hành chính chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp nước trong Trung tâm sử dụng theo tinh thần thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
	- Các khoa phòng, cá nhân để điện sáng không tắt, nước chảy tràn gây lãng phí phải chịu phạt từ 20.000đ đến 50.000 đồng cho một lẫn vi phạm. nếu vi phạm lần thứ 2 phạt từ 50.000 ® đến 100.000 đồng. Vi phạm lần thứ 3 trở lên xếp loại b của quý và trừ 10% tổng tiền thu nhập tăng thêm.

	Điều 8 - Về quản lý,  mua sắm và sử dụng TSCĐ.
	- Để đảm bảo tốt TSCĐ của đơn vị các khoa phòng, bộ phận khoa dược (Bộ phận thiết bị y tế) phải có sổ theo dõi lịch duy tu bảo dưỡng hàng năm đối với trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn; phòng Tài vụ - Kế toán mở sổ theo dõi tài sản cơ quan. Trong quá trình sử dụng nếu hư hỏng hoặc mất mất do tính chất khách quan thì khoa phòng bộ phận trực tiếp sư dụng TSCĐ phải có báo cáo trực tiếp bằng văn bản lên Thủ trưởng đơn vị để có phương án giải quyết. Trường hợp làm mất, hư hỏng do tính chất chủ quan thì cá nhân, khoa phòng phải bồi hoàn toàn bộ giá trị tài sản bằng tiền (Tính theo giá trị còn lại của TCSĐ).
	- Căn cứ khả, năng nhu cầu phục vụ công tác chuyên môn ngành Thủ trưởng đơn vị quyết định mua sắm TSCĐ và phải được cấp có thẩm quyền cho phép đúng các tiêu chuẩn, định mức của nhà nước quy định.
	- Các trường hợp trang thiết bị như: ống nghe, Huyết áp kế, và các vật tư khác cần sửa chữa thay thế thì phải còn hiện vật. Trường hợp không còn hiện vật thì cá nhân, khoa phòng trực tiếp quản lý sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường giá trị bằng tiền. 

	Điều 9 - Chi văn phòng phẩm, vật tư phục vụ CM, in ấn, ấn loát văn phòng:
1.Về chi  văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng.
Quy định mức cấp văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ cho công tác văn phòng, phục vụ chuyên môn quy định cụ thể như sau:
- Khối Điều trị, Dự phòng hàng quý phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tổng hợp, lập kế hoạch. Phòng Tổ chức hành chính, phòng kế toán có trách nhiệm tổ chức mua sắm theo quy định, cấp phát cho các khoa phòng bộ phận.
- 12 Trạm y tế xã, thị trấn áp dụng Quy định mức khoán văn phòng phẩm, vật tư  phục vụ cho công tác văn phòng, phục vụ chuyên môn mức chi cụ thể như sau:  		+ 1.000.000 đồng/tháng/trạm y tế
(Chi tiết khoán văn phòng phẩm, vật tư rẻ tiền mau hỏng có chi tiết kem theo)
	2.  in ấn, ấn loát văn phòng:
	- In ấn, ấn loát văn phòng phục vụ trong cơ quan phải được giám đốc đơn vị và người được thủ trưởng cơ quan uỷ quyền ký phê duyệt mới được thực hiện. Các văn bản có nhu cầu ấn loát, nhân bản phải sử dụng cả 2 mặt giấy. 

	Điều 10 - Về công tác Xã hội hóa - Liên doanh liên kết:
Thực hiện Thông tư 15- Bộ ytế ngày12/12/2007 hướng dẫn về việc thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh ,liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động dịch vụ của cơ sở ytế công lập- Theo NQ 05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động ytế giáo dục.
Trường hợp nếu trong năm có phát sinh lắp đặt máy Xã hội hóa, thì hàng quý Trung tâm tính toán khấu trừ chi phí hợp lý như tiền công, vật tư, văn phòng ,hoá chất... sau đó xác định nguồn chêch lệch còn lại từ hoạt động KCB sử dụng máy móc thiết bị từ nguồn vốn góp và làm các thủ tục thanh toán, phân phối thu nhập tỷ lệ như sau:

		- 30% Nhà đầu tư 
		- 70% Trung tâm huyện  quỳ châu và được hạch toán vào nguồn thu viện phí.

	Điều 11 - Dự kiến chênh lệch thu chi 2018
ĐVT: 1.000 đồng
	TT
	Nội dung chi
	Khối điều trị
	Khối dự phòng
	Trạm y tế
	Tổng cộng

	A
	Dự kiến tổng thu 2018:
	34.411.000
	4.560.000
	18.654.000
	57.625.000

	1
	Dự toán NSNN giao:
	4.895.000
	4.560.000
	10.654.000
	20.109.000

	 
	   Trong đó: - KP tự chủ 
	4.046.000
	4.560.000
	10.654.000
	19.260.000

	 
	                   - KP không tự chủ
	849.000
	 
	 
	849.000

	2
	- Thu BHYTÕ
	28.004.000
	 
	8.000.000
	36.004.000

	3
	- Thu viện phí
	1.500.000
	 
	 
	1.500.000

	4
	- Thu khác
	12.000
	 
	 
	12.000

	B
	Dự kiến chi năm 2018:
	29.512.000
	4.378.000
	17.594.000
	51.484.000

	I
	Ngân sách nhà nước cấp
	4.895.000
	4.378.000
	10.654.000
	19.927.000

	a
	Kinh phí tự chủ 
	4.046.000
	4.378.000
	10.654.000
	19.078.000

	1
	Lương ngạch bậc
	1.300.000
	1.810.000
	3.306.000
	6.416.000

	2
	Phụ cấp lương
	955.000
	1.354.000
	2.823.000
	5.132.000

	3
	Phụ cấp lâu năm, thu hút NĐ116
	 
	 
	1.243.100
	1.243.100

	4
	Phụ cấp trực
	 
	 
	372.900
	372.900

	5
	Phụ cấp y tế bản
	 
	 
	1.216.000
	1.216.000

	6
	Các khoản đóng góp
	1.174.000
	444.000
	793.000
	2.411.000

	7
	Chi cho hoạt động chuyên môn
	400.000
	300.000
	541.000
	1.241.000

	8
	Chi Mua sắm, sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất
	217.000
	200.000
	137.000
	554.000

	9
	Chi khác
	 
	100.000
	 
	100.000

	10
	Phòng methadone
	 
	170.000
	222.000
	392.000

	b
	Kinh phí không tự chủ 
	849.000
	 
	 
	849.000

	1
	Mua sắm, nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở hạ tầng
	849.000
	 
	 
	849.000

	II
	Nguồn thu được để lại chi
	25.466.000
	 
	6.940.000
	32.406.000

	1
	Nguồn để lại làm lương TT37
	     5.716.000   
	 
	       660.000   
	6.376.000

	 
	Lương ngạch bậc
	3.484.000
	 
	360.000
	3.844.000

	 
	Phụ cấp lương
	2.232.000
	 
	300.000
	2.532.000

	2
	Phụ cấp lương (PT-TT, Trực, ngoài giờ)
	     1.200.000   
	 
	 
	1.200.000

	3
	Chi cho hoạt động chuyên môn
	   15.500.000   
	 
	     6.280.000   
	21.780.000

	3.1
	Trong đó: - Chi mua hóa chất phục vụ Chuyên môn
	     1.800.000   
	 
	 
	1.800.000

	4
	Chi mua sắm, sửa chữa
	     1.000.000   
	 
	 
	1.000.000

	5
	Chi khác
	      250.000   
	 
	 
	250.000

	III
	Dự kiến chênh lệch thu chi 2018 (A-B)
	   4.899.000   
	      182.000   
	   1.060.000   
	    6.141.000   

	 
	Trích lập các loại quỹ
	4.899.000
	182.000
	1.060.000
	6.141.000

	1
	15% Quỹ phát triển sự nghiệp y tế 
	734.850
	27.300
	265.000
	1.027.150

	2
	45% trả thu nhập tăng thêm 
	2.204.550
	81.900
	371.000
	2.657.450

	3
	20% Quỹ phúc lợi tập thể 
	979.800
	36.400
	212.000
	1.228.200

	4
	20 % Quỹ khen thưởng 
	979.800
	36.400
	212.000
	1.228.200



	Điều 12 - Tiền lương, tiền công, phụ cấp và thu nhập tăng thêm
	Quỹ tiền lương và thu nhập tăng thêm của Trung tâm được sử dụng từ:
	- Nguồn kinh phí hoạt động gồm: nguồn ngân sách nhà nước cấp và bổ sung từ các khoản thu viện phí và các khoản thu khác để chi tiền lương tiền công các các khoản phụ cấp theo lương của cán bộ viên chức theo quy định và các văn bản hưỡng dẫn hiện hành của nhà nước.
	1. Tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản p/c  theo lương:
	- Trước hết phải đảm bảo chi trả đủ mức tiền lương cơ bản theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp theo quy định cho số lao động trong biên chế và lao động hợp đồng dài hạn. 
	- Hàng tháng cán bộ CCVC phải đóng 1% KPCĐ phòng TC-KT trích lập chuyển số tiền vào tài khoản thủ quỹ công đoàn và giao Ban chấp hành công đoàn mở sổ theo dõi và quản lý đúng quy định.

	2. Tiền công:
	Chi trả cho những người hợp đồng theo vụ việc hoặc hợp đồng ngắn hạn (Thực hiện theo hình thức thỏa thuận không có điều chỉnh đến hết thời gian hợp đồng):
 Mức lương   =   Lương tối thiểu    x     (lương ngạch bậc + Khu vực) 
	3. Phụ cấp làm thêm giờ:
	Do đặc thù công tác của một số bộ phận trong bệnh viên.  Căn cứ vào yêu cầu, tính chất công việc lãnh đạo Trung tâm yêu cầu làm thêm giờ nhưng số giờ làm thêm trong năm không quá 200 giờ/người. làm ngoài giờ phải do trực lãnh đạo chỉ định mời, phải có tờ trình xin làm việc đối với khoa dược, hành chính, phòng kế toán. Trường hợp tổng kết hồ sơ bệnh án trưởng khoa phải có tờ trình nêu rõ có bao nhiêu bệnh án, làm trong thời gian dự kiến là bao lâu Thủ trưởng đơn vị phê duyệt mới được thực hiện.	Mức thanh toán tiền làm thêm giờ theo quy định:
- Ngày thường	= Mức lương tối thiểu  x (HS + CV + KV)  x  số giờ  x 150%
- Ngày thứ bảy, CN= Mức lương tối thiểu  x (HS + CV + KV)  x  số giờ  x 200%
- Ngày lễ, tết	= Mức lương tối thiểu  x (HS + CV + KV)  x  số giờ  x 300%
	Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng) thì được hưởng thêm 30%.
	4. Các khoản phụ cấp, trợ cấp khác: 
	Thực hiện theo chế độ hiện hành.
	5. Chi trả thu nhập tăng thêm
	Trả thu nhập tăng thêm : Quỹ trả thu nhập tăng thêm được xác định theo đúng Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của chính phủ. 
	Trung tâm huyện quỳ châu là đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, căn cứ vào khả năng kinh phí tiết kiệm được quyết định tổng mức thu nhập tăng thêm trong năm nhưng tối đa không quá 02 lần quỹ tiền lương cấp bậc chức vụ trong năm do nhà nước quy định.
	 Hàng quý sau khi đảm bảo nhu cầu kinh phí trang trải các khoản chi phí: Chi thanh toán cá nhân, chi cho chuyên môn nghiệp vụ, chi mua săm sửa chữa TSCĐ, chi khác và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có). Hội đồng thi đua của Trung tâm sẽ xem xét bình bầu xếp loại cho từng bộ phận, cá nhân trong đơn vị.
	Quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ làm cơ sở để tính thu nhập tăng thêm trong năm bao gồm:
	+ Tiền lương ngạch bậc và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và mức tiền lương tôi thiểu chung do Chính phủ quy định.
	+ Tiền lương tăng thêm của người lao động do nâng ngạch theo niên hạn hoặc nâng bậc trước thời hạn.
 	Căn cứ vào nguồn thu hàng tháng về viện phí , BHYT và khả năng tiết kiệm chi thường xuyên.Phần chêch lệch thu lớn hơn chi sẽ được trả thu nhập tăng thêm cho CBVC và lao động hợp đồng.




Phương án chi trả thu nhập tăng thêm

	Căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí dự kiến tiết kiệm được hàng quý và thành tích đóng góp, ngày công lao động thực tế của từng cán công chức để bình bầu, xếp loại thi đua lao động theo loại A, B, C cho cá nhân.
	Quy định:
	Tiêu chí xếp loại do Hội đồng thi đua khen thưởng của Trung tâm xây dựng sau khi có ý kiến tham gia của các khoa, phòng.
	- Tập thể khoa, phòng đạt loại A có không quá 80% cá nhân xếp loại A.
	- Tập thể khoa, phòng đạt loại B có không quá 70% cá nhân xếp loại A.
	- Tập thể khoa, phòng đạt loại C có không quá 60% cá nhân xếp loại A.
	Tỷ lệ cán bộ khoa phòng khi nhân với các mức xếp loại A,B,C không bao gồm cán bộ đi học với mức dưới 0,5 không tính, trên 0,5 tính cho một cán bộ.
	=> Tỉ lệ quy đổi mức hưởng thu nhập tăng thêm như sau: 
		Loại A = 100%
		Loại B =   80%
		Loại C =   60%
	- Khi khoa, phòng đạt loại B hoặc loại C thì hội đồng thi đua khen thưởng Trung tâm sẽ xem xét đánh giá nguyên nhân cụ thể. Xác định trách nhiệm liên quan trong công tác quản lý của trưởng - phó khoa phòng để xếp loại thi đua của trưởng - phó khoa phòng cho phù hợp, đảm bảo công bằng, khách quan.
	Việc trả thu nhập tăng thêm cho từng người lao động được xác định theo nhiều nhóm hệ số tăng thêm và trong mỗi nhóm lại chi tiết theo loại A, B, C và ngày công lao động thực tế của từng cán bộ công chức.
	Nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học, công tác các chế độ về tiền lương, phụ cấp lương, các chế về bảo hiểm xã hội, BHYT vẫn được đảm bảo theo quy định của nhà nước, nhưng không được tính ngày công thực tế để hưởng tiền lương tăng thêm vì không có đóng góp trong việc sử lý giải quyết khối lượng công việc.
Những người không trực tiếp lao động đóng góp cho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì không được trả tiền lương tăng thêm.

	Trung tâm áp dụng công thức tính tiền thu nhập tăng thêm như sau:
	Tiền thu nhập tăng thêm
	

=
	Hệ số lương ngạch bậc, CV, VK
	

x

	Tỷ lệ A,B,C,D
	

x
	Ngày công lao động thực tế
	

x
	Hệ số thu nhập tăng thêm theo nhóm
	

x

	Mức tiền chia thêm


	Nhóm đối tượng và hệ số thu nhập tăng thêm theo nhóm dự kiến như sau:
	 TT
	Đối tượng
	Hệ số tNTT

	
	
	Khối điều trị
	Khối y tế dự phòng

	
	
	
	Trực tiếp 
	Gián tiếp

	1
	Giám đốc, Bí thư đảng ủy
	1,00
	
	

	2
	PGĐ, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn
	0,95
	
	


	3
	Trưởng phòng, khoa, Điều dưỡng trưởng BV, Phó chủ tịch công đoàn.
	0.90
	0,35
	0.090

	4
	Phó phòng, khoa, CK1, Bí thư đoàn, Y tá trưởng khoa, Bí thư chi bộ.
	0,85
	0,30
	0,085

	5
	Bác sỹ, Phó bí thư chi bộ, Phó bí thư đoàn, Đại học khác.
	0,80
	0,25
	0,080

	6
	Cao đẳng, trung cấp.
	0,75
	0,20
	0,075


	7
	Còn lại
	0,70
	0,15
	0,070



	Đối với kinh phí thuộc khối y tế dự phòng, cuối năm sau khi trừ các khoản chi phí số chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) thì áp dụng công thức trả TNTT như khối điều trị và chỉ chi trả cho cán bộ CCVC trong khối y tế dự phòng.
	Điều 13 - Tạm ứng chi trước thu nhập tăng thêm trong năm:
	Căn cứ kết quả hoạt động tài chính trong quý, nhằm động viên kịp thời người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động - Trung tâm được phép tạm chi trước thu nhập tăng thêm trong năm hàng quý tối đa không quá 60% số chênh lệch thu lớn hơn chi xác định được theo quý. Với dự kiến chênh lệch thu chi năm 2017 như trên đơn vị dự kiến tạm ứng chi thu nhập tăng thêm năm 2017 như sau:
- Hàng tháng đơn vị tạm trích trước  60% số tiền theo dự kiến, tạm ứng tiền chi trả thu nhập tăng thêm để kịp thời động viên người lao động. Số còn lại sẽ được chi trả phân phối lại vào cuối tháng 12 trong năm.
	- Sau khi quyết toán năm trước được cấp có thẩm quyền phê duyệt và xác định được chính xác số chênh lệch thu lớn hơn chi, căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm sẽ chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định cho cán bộ công chức. Trường hợp số tạm chi vượt quá số chênh lệch thu lớn hơn chi dành để chi trả thu nhập tăng thêm theo quy chế chi tiêu nội bộ; số chi vượt phải trừ vào số chi thu nhập tăng thêm của năm sau.

	Điều 14 - Quy định về trích lập và sử dụng các quỹ.
	1. Trích 15% để lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp cụ thể như sau:
Nội dung chi:	
- Dùng để đầu tư, phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp,
- Bổ sung vốn xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ công tác chuyên môn.
-Khuyến khích nghiên cứu khoa học,đào tạo,tập huấn nâng cao tay nghề năng lực cho cán bộ viên chức đơn vị. 
- Chi hỗ trợ đi học: 
	+Thanh toán tiền tàu xe 2 lần /năm và đi về theo vé thông thường
	+ Hỗ trợ KP đào tạo (Gồm tiền phí, học phí): 
* Học Bác sỹ, Đại học khác: 	 Không quá 12.000.000đ/năm
* Học CK1:				 Không quá 12.000.000đ/năm. 
* Học CK2:				 Không quá 14.000.000đ/năm
+ Hỗ trợ tiền ăn cho đào tạo chuyên sâu mũi nhọn: Theo nhu cầu của đơn vị tối đa không quá 3 tháng mỗi tháng 500.000đ .
+ Không thanh toán tiền phí, học phí cho cán bộ, công chức viên chức đi ôn thi.
(Những trường hợp khác đi học đã có dự án chi trả thì Trung tâm không hỗ trợ thêm khoản đào tạo nào khác, đào tạo nằm ngoài kế hoạch cá nhân phải tự túc kinh phí)
	Việc sử dụng 15% quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp căn cứ yêu cầu công việc chuyên môn Thủ trưởng đơn vị quyết định thực hiện.

2. Trích 45 % để trả thu nhập tăng thêm cho người lao động: 
Nội dung chi:
- Chi trả theo phương án trả thu nhập tăng thêm. 
1. Trích 20% lập quỹ khen thưởng: 
Hệ số chi trả tiền khen thưởng
	Khối điều trị
	Ngày công
	X
	Hệ số K


	Khối y tế dự phòng
	Ngày công 
	X
	Hệ số K x 10%



	Đối với kinh phí thuộc khối y tế dự phòng, cuối năm sau khi trừ các khoản chi phí số chênh lệch còn lại (nếu có) thì áp dụng công thức trả tiền khen thưởng như khối điều trị và chỉ chi trả cho cán bộ CCVC trong khối y tế dự phòng.
Nội dung chi:
Quỹ khen thưởng dùng để thưởng định kỳ, đột xuất hàng quý, năm cho tập thể, cá nhân có thành tích trong đơn vị  theo tỷ lệ bình Bầu A, B, C.
	=> Tỉ lệ quy đổi mức khen thưởng như sau: 
		Loại A = 100%
		Loại B =   80%
		Loại C =   60%
Nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ trực, đi học, công tác các chế độ về tiền lương, phụ cấp lương, các chế về bảo hiểm xã hội, BHYT vẫn được đảm bảo theo quy định của nhà nước, nhưng không được tính ngày công thực tế để hưởng tiền khen thưởng vì không có đóng góp trong việc sử lý giải quyết khối lượng công việc.
- Cán bộ tăng cường cho các xã hưởng 100% tiền thưởng hàng tháng như cán bộ có cùng trình độ chuyên môn  làm việc tại Trung tâm.
- Đến cuối tháng 12 trong năm Nếu nguồn quỹ khen thưởng còn dư, sẽ phân phối lại theo tỷ lệ và theo bình Bầu xếp loại A,B,C đã phân chia hàng tháng.
* Các hình thức khen thưởng hỗ trợ khác:
- Chi khen thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân theo kết quả và thành tích công tác. (Có quyết định cụ thể).	
* Ngoài thưởng định kỳ theo phân loại A,B,C,D hàng quý đơn vị còn thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu chữa người bệnh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị, các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi theo đề nghị của các hội đồng. Trường hợp đặc biệt do Giám đốc Quyết định.
4. Trích 20% lập quỹ phúc lợi.
Nội dung chi :
- Chi khen thưởng và hỗ trợ các cháu thiếu nhi, học sinh vào các dịp; 1/6, rằm trung thu.	
- Chi trợ cấp ốm đau đột xuất (Tuỳ từng trường hợp).
- Chi sửa chữa, xây dựng các công trình phúc lợi.	
- Chi hỗ trợ tổ chức liên hoan cho cán bộ nghỉ hưu mức chi tối đa không quá: 3.000.000 đồng/cán bộ
- Chi hỗ trợ ngày lễ, tết,ngày truyền thống của ngành: (tết dương lịch,âm lịch  27/2, 1/5, 2/9, 20/10...) mức chi hỗ trợ không quá 2.000.000đ/lần/ người.
- Chi hỗ trợ văn hoá thể thao (tuỳ theo khả năng thực tế)
- Chi hỗ trợ tiền thăm quan,du lịch, học tập theo kế hoạch của Thủ trưởng đơn vị duyệt mức chi không quá: 3.000.000 đồng/năm.
- Phối hợp tổ chức công đoàn để thăm hỏi, hiếu hỷ: Thực hiện theo quy chế công đoàn.Trường hợp đặc biệt do giám đốc quyết định.
- Hỗ trợ cho cán bộ CCVC trong đơn vị có bệnh cấp cứu thông qua quyết định hội chẩn Trung tâm cho chuyến tuyến thì Trung tâm sẽ hỗ trợ  1 chuyến xăng xe chở đến Bệnh viện tuyến trên, trường hợp không đi xe cứu thương của đơn vị thì chi hỗ trợ 0.2 lít xăng tính theo chiều Km đi thực tế.
- Chi thăm viếng hỗ trợ các đơn vị, cá nhân trong ngoài Trung tâm (Tuỳ khả năng tài chính của đơn vị để quyết định mức chi hợp lý).
- Chi gặp mặt với các cơ quan đơn vị nhân ngày truyền thống (Theo giấy mời  và mối quan hệ công tác từ 200.000 đến 1.000.000đ và 1 bó hoa, chi chúc tết các gia đình thường binh liệt sỹ, các đ/c lãnh đạo tiền nhiệm từ 200.000-1.000.000đ).
- Chi hỗ trợ cá nhân và các cơ quan ban ngành liên quan có thành tích trong đóng góp giúp đỡ tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và phát triển. Mức chi tối đa không quá: 5.000.000 đồng/Quý
- Chi hỗ trợ cho 12 trạm y tế xã tổ chức ngày 27/2 (Ngày thầy thuốc việt nam) mức chi không quá: 5.000.000đ/năm.
- Chi hỗ trợ đồng phục văn phòng cho ban giám đốc, các trưởng phó khoa phòng, Mức chi không quá:  6.000.000 đồng/bộ/năm (nếu có); Trường hợp đặc biệt do giám đốc quyết định.
Cuối năm sau khi đã chi  cho các nội dung trên số tiền còn dư sẽ chia đều cho cán bộ viên chức trong đơn vị.
Điều 15 - Quy định xử lý các vi phạm:
	Việc sử phạt các cá nhân, tập thể các khoa phòng được quy định cụ thể trong tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua của Trung tâm.
	Điều 16  - Tổ chức thực hiện:
	Quy chế này được quán triệt đến từng khoa, phòng, từng cá nhân trong trung tâm, mọi thành viên trong trung tâm có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện.
	Phòng tài chính kế toán Trung tâm có trách nhiệm nhắc nhở, giải thích, hướng dẫn và theo dõi thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.
	Trong quá trình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ này sẽ thường xuyên được xem xét, rút kinh nghiệm để có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, đảm bảo chi tiêu có hiệu quả thiết thực.
	Điều 17 - Các khoản chi không quy định trong quy chế này được thực hiện theo chế độ hiện hành.
	Điều 16 - Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.	
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các khoa phòng, cá nhân phản ánh về phòng Tài chính kế toán Trung tâm để được hưỡng dẫn hoặc tập hợp trình giám đốc xem xét giải quyết./.
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